Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ sốt rét trong cộng đồng dân cư ở các vùng cây công nghiệp (cao su, cà phê, điều) tỉnh Gia Lai
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Viện sốt rét KST-CT Quy Nhơn

Tóm tắt

           Nghiên cứu được tiến hành từ 2002-2004 tại 3 vùng cây công nghiệp: cao su, cà phê, điều của tỉnh Gia Lai, với 2 mục tiêu: Đánh giá một số đặc điểm dịch tễ sốt rét trong cộng đồng dân cư sống tại các vùng cây công nghiệp và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sốt rét tại các vùng cây công nghiệp này. Với thiết kế nghiên cứu cắt ngang và phân tích cho  các kết quả sau: 

Tỷ lệ nhiễm KSTSR đỉnh 2  (9-11) cao hơn đỉnh 1 (4-5) cả 3 các vùng. Tỷ lệ nhiễm ở  vùng cao su (8,59%), vùng cà phê (7,50%), ở  vùng điều (5,99%).  P.falciparum chiếm chủ yếu trong cơ cấu KSTSR, vùng cao su (82,05%)  vùng cà phê (72,72%) và vùng điều (74,00%).

Tại vùng cao su có 17 loài (có An.minimus và An.dirus); tại vùng cà phê có 14 loài, (có An.minimus và An.dirus); tại vùng điều có 16 loài (chỉ thu thập được 1 loài chính An.minimus). An.minimus đốt máu từ  20 giờ đến 1-2 giờ sáng, cao nhất là từ 22-23 giờ đêm. Riêng tại vùng cao su An.minimus vẫn tiếp tục đốt máu đến 4-5 giờ sáng với mật độ 0,5 con/giờ/người. An.dirus đốt máu từ 21-24 giờ đêm, kéo dài đến 2-3 giờ sáng, mật độ đốt máu cao nhất lúc 22-23 giờ đêm. 

Các điều tra xã hội học cho thấy: Người dân tin tưởng ngủ màn phòng chống được bệnh sốt rét, tuy nhiên cán bộ y tế chưa chủ động tiếp cận cộng đồng để chăm sóc sức khoẻ. Người dân cũng đề nghị cấp màn miễn phí (cà phê, điều) hoặc bán trợ giá và đào tạo nhân viên y tế thôn bản để chăm sóc sức khỏe trực tiếp tại cộng đồng.

Tại vùng cao su công nhân cạo mủ nhiễm sốt rét cao hơn đối tượng khác. Cộng đồng sống gần suối, sát rừng cao su, giữa các vườn cà phê, điều tỷ lệ mắc sốt rét cao hơn những người khác.

1. Đặt vấn đề

Bệnh sốt rét vẫn là một bệnh xã hội phổ biến ở nhiều vùng trên thế giới và Việt nam, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người và thiệt hại to lớn về kinh tế, xã hội. 

Chương trình thanh toán và phòng chống sốt rét ở Việt Nam dù có những thành công đáng kể, nhưng tại một số khu vực, đặc biệt khu vực Tây Nguyên công tác phòng chống bệnh vẫn có một số khó khăn. Mục tiêu của Chương trình Quốc gia phòng chống sốt rét Việt nam hiện nay là giảm chết, giảm mắc, khống chế dịch sốt rét. Để đạt được các mục tiêu này cần có định hướng ưu tiên giải pháp cho những vùng trọng điểm, trong đó Tây Nguyên là khu vực cần ưu tiên nghiên cứu và áp dụng các biện pháp hiệu quả.

Gia Lai là tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên nơi có diện tích đất trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê và điều) rất lớn.  Theo định hướng kinh tế, trong thời gian tới diện tích trồng cây công nghiệp sẽ được mở rộng đặc biệt là các vùng cây cao su và kèm theo đó là nguy cơ cao của sự phát triển bệnh sốt rét nếu không có kế hoạch phòng chống sốt rét một cách hiệu quả cho cộng đồng dân cư sinh sống tại các vùng này.

Việc nghiên cứu đặc điểm dịch tễ sốt rét tại các vùng cây công nghiệp này sẽ giúp đề xuất và áp dụng các giải pháp phòng chống sốt rét thích hợp, ngoài ra kết quả của các nghiên cứu này sẽ giúp các nhà y tế, kinh tế hoạch định chính sách phát triển kinh tế cũng như  kế hoạch chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Trên cơ sở khoa học và thực tiễn việc tiến hành đề tài : 

" Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ sốt rét trong cộng đồng dân cư ở các vùng cây công nghiệp (cao su, cà phê, điều), tỉnh Gia Lai "  là rất cần thiết nhằm các mục tiêu sau:

1.1. Ñaùnh giaù moät soá ñaëc ñieåm dòch teã soát reùt trong coäng ñoàng daân cử soáng taïi caùc vuøngc©y công nghiệp.

1.2. Xaùc ñònh moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán möùc ñoä soát reùt taïi caùc vùng cây công nghiệp này.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1.Địa điểm  và đối tượng nghiên cứu:


Chọn chủ đích 3 điểm thuộc 3 vùng cây công nghiệp khác nhau của tỉnh Gia Lai         ( thuộc vùng sốt rét lưu hành): Xã Ia Glai, huyện Chư sê, vùng cây cao su. Xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, vùng cây cà phê. Xã Kong Yang, huyện Kon Chro, vùng cây điều.

Người dân sống tại 3 xã được chọn vào nghiên cứu. Quần thể muỗi anophes tại 3 xã này. Một số yếu tố thời tiết : nhiệt độ, lượng mưa. Sinh cảnh: sông, suối. Vị trí nhà ở.

2.2. Các phương pháp nghiên cứu đánh giá đặc điểm dịch tễ học

2.2. 1. Phương pháp nghiên cứu mô tả dịch tễ học.

Thiết kế nghiên cứu được lựa chọn là nghiên cứu cắt ngang dịch tễ học.

· Cỡ mẫu : Theo công thức sau 
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Chọn ( = 0,05, Z(1-(/2)  = 1,96; d=0,05.  Theo các điều tra trước p = 0,15 ; k=2 (hiệu lực thiết kế). Theo công thức trên số n của mẫu nghiên cứu được ước lượng như  sau :

· n = 400 cá thể cần thu thập vào lô nghiên cứu cho mỗi vùng cây công nghiệp. 

· Phương pháp lấy mẫu:

Với cộng đồng: Khung mẫu là danh sách các hộ, đơn vị mẫu là hộ, đơn vị quan sát là tất cả các cá thể trong hộ được chọn, mẫu được rút ra theo kỹ thuật ngẫu nhiên hệ thống. Muỗi được thu thập qua các phương pháp điều tra, mẫu thuận tiện không xác suất.

· Kỹ thuật nghiên cứu:

· Xét nghiệm máu, nhuộm giêm sa soi và soi phát hiện ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) dưới kính hiển vi quang học.

· Thu thập và định loại muỗi: Theo phương pháp của Viện sốt rét KST-CT TW

· Phương pháp điều tra bệnh SR ở cộng đồng:  Khám phát hiện lách sưng,  kẹp nhiệt độ hố nách.

· Thu thập số liệu hàng tháng theo báo cáo tại các điểm  trong 2 năm 2002-2003.

· Thu thập số liệu thời tiết: theo niên giám thống kê và Trạm khí tượng thủy văn
2.2.2.  Phương pháp điều tra KAP và nghiên cứu xã hội:

· Điều tra KAP:

Sử dụng phương pháp điều tra KAP (Knowlegde, Attitude, Practice): Phỏng vấn đối tượng từ 15 tuổi trở lên theo bảng câu hỏi có sẵn.  Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức, thái độ khi bị SR và hành vi của người dân về bệnh và phòng chống bệnh sốt rét.

· Phương pháp điều tra xã hội học:

- Phỏng vấn sâu : 2 cán bộ/1 vùng nghiên cứu (1 cán bộ lãnh đạo và 1 cán bộ y tế)

- Phỏng vấn nhóm : mỗi vùng phỏng vấn 2 nhóm (nam, nữ), mỗi nhóm 6 người .

2.2.3. Phương pháp phân tích một số  yếu tố ảnh hưởng đến mắc sốt rét:

 Phân tích tỷ lệ nhiễm và sự khác biệt về tập quán, vị trí nhà ở, tính chất công việc giữa các nhóm khác nhau.  Các định nghĩa trong nghiên cứu:

· Nhóm bệnh : Tất cả những người có KSTSR khi xét nghiệm bằng kính hiển vi.

· Nhóm không bệnh: Những người sống khoẻ mạnh cùng khu vực, nhóm tuổi giới với các ca sốt rét.

· Các yếu tố nguy cơ : Yếu tố môi trường và tập quán sinh hoạt (Rừng, suối, nhà ở, ngủ rẫy), sử dụng màn,...

2.3. Thời gian nghiên cứu: Từ 2002-2004. Các điều tra cắt ngang tiến hành vào 2 thời điểm: Tháng 4-5 và tháng 9-11.

2.4. Phương pháp thống kê:  Sử dụng phần mềm EPI INFO phân tích số liệu.

3. Kết quả  nghiên cứu

3.1. Đặc điểm dịch tễ sốt rét ở các vùng cây công nghiệp khác nhau:

3.1.1. Kết quả điều tra KST, BNSR, lách sưng ở các điểm nghiên cứu

Bảng 1: Tỷ lệ % KST, BNSR, giao bào và lách sưng ở các vùng cây công nghiệp.

	TT
	Vùng cây
	Đỉnh 1 ( tháng 4-5)
	Đỉnh 2 ( tháng 9-11)

	
	
	KSTSR
	BNSR
	Giao bào
	Lách sưng
	KSTSR
	BNSR
	Giao bào
	Lách sưng

	1
	Cao su 
	6,41
	6,86
	4,12
	6,18
	8,59
	9,25
	5,29
	8,15

	2
	Cà phê
	5,49
	5,97
	3,82
	6,21
	7,50
	7.27
	4,77
	7,95

	3
	Điều
	4,97
	5,24
	3,66
	5,24
	6,51
	5,99
	4,69
	8,07


Kết quả phân tích cho thấy nhiễm KSTSR và bệnh đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1 ở tất cả các vùng. Tỷ lệ nhiễm ở đỉnh 2 cao nhất là vùng cao su (8,59%)  giảm dần xuống vùng cà phê (7,50%), thấp nhất là vùng điều (6,51%). 
Cơ cấu KSTSR tại các vùng cây công nghiệp

Tại cả 3 vùng cây công nghiệp được điều tra, cơ cấu KSTSR chủ yếu là P.falciparum: vùng cao su 82,05%; vùng cà phê 72,72% và vùng điều  72,00%.

Liên quan giữa BNSR, KST với nhiệt độ, lượng mưa

Bảng 3: Mối liên quan giữa BNSR, KST với nhiệt độ, lượng mưa  tại vùng cây cao su

	Chỉ số
	T1*
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12

	BNSR**
	31
	34
	41
	45
	49
	42
	42
	58
	63
	67
	55
	39

	KSTSR
	26
	31
	39
	44
	48
	37
	36
	52
	58
	65
	51
	36

	Nhiệt độ
	20.7
	22.8
	24,1
	25,3
	25,8
	24,4
	24,2
	23,2
	22,8
	22,2
	21,3
	20,1

	Lượng mưa
	34,7
	31,6
	53,0
	127
	237,9
	136,6
	152,6
	297
	348,9
	382,6
	135,0
	35,5


* T1, T2: Ký hiệu tháng 1, 2...trong năm. ** BNSR : Trung bình 2 năm 2002-2003

Bảng 4: Mối liên quan giữa BNSR, KST với nhiệt độ, lượng mưa  tại vùng cây cà phê

	Chỉ số
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12

	BNSR
	28
	32
	39
	41
	43
	35
	39
	46
	49
	51
	46
	35

	KSTSR
	28
	31
	36
	38
	42
	34
	37
	43
	45
	48
	41
	33

	Nhiệt độ
	19,4
	20,6
	22,9
	24,1
	24,6
	22,7
	22,3
	21,9
	22,1
	21,4
	19,6
	19,1

	Lượng mưa
	14,7
	28,6
	31,0
	75,8
	108,1
	108,5
	59,3
	126,7
	208,3
	354,3
	384,1
	150,2


Bảng 5: Mối liên quan giữa BNSR, KST với nhiệt độ, lượng mưa tại vùng cây điều

	Chỉ số
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12

	BNSR
	25
	31
	35
	42
	43
	38
	37
	41
	52
	47
	39
	34

	KSTSR
	21
	26
	33
	39
	40
	36
	34
	40
	51
	47
	39
	33

	Nhiệt độ
	21,8
	23,2
	24,2
	26,2
	26,7
	28,1
	27,1
	25,6
	24,9
	23,8
	22,6
	21,2

	Lượng mưa
	18,7
	25,6
	29,9
	32,3
	95,1
	62,3
	85,2
	176,5
	180
	245,4
	204
	75,6


Nhiễm KSTSR và bệnh xuất hiện quanh năm tại cả 3 vùng sinh cảnh, nhưng cao tại 2 đỉnh: tháng 4-5 và tháng 9-11. Lượng mưa thay đổi tuỳ theo vùng địa lý và theo các tháng trong năm, nhưng vào các đỉnh này lượng mưa và số nhiệt độ hàng ngày cao hơn so với những tháng khác. Nhiệt độ quanh năm >16oC rất thuận lợi cho sự bệnh phát triển..

3.1.4. Kết quả điều tra côn trùng

3.1.4.1. Thành phần loài và số lượng muỗi tại các vùng cây công nghiệp

Điều tra tại vùng cao su có 17 loài, 407 cá thể (có An.minimus và An.dirus); tại vùng cà phê có 14 loài, 368 các thể (có An.minimus và An.dirus); tại vùng điều có 16 loài, 349 cá thể (chỉ thu thập được loài chính An.minimus)

3.1.4.2. Mật độ một số loài muỗi chính và thứ yếu

Bảng 7: Mật độ muỗi đốt máu trong nhà và ngoài nhà tại các vùng cây công nghiệp 

	TT
	Loài muỗi
	Mật độ muỗi đốt máu trong nhà
	Mật độ muỗi đốt máu ngoài nhà
	Mật độ chung     (trong và ngoài nhà)

	
	
	Cao su
	Cà phê
	Điều
	Cao su
	Cà phê
	Điều
	Cao su
	Cà phê
	Điều

	1
	An.acontus
	2.33
	1.83
	1.50
	0.33
	0.17
	0.67
	1.33
	1.00
	1.08

	2
	An.dirus
	0.50
	0.67
	0.00
	1.00
	0.83
	0.00
	0.75
	0.75
	0.00

	3
	An.jeporiensis
	1.17
	1.33
	1.50
	0.33
	0.17
	0.17
	0.75
	0.75
	0.83

	4
	An. maculatus
	1.50
	1.50
	1.83
	0.17
	0.67
	0.33
	0.83
	1.08
	1.08

	5
	An.minimus
	2.00
	1.50
	1.33
	0.33
	0.33
	0.50
	1.17
	0.92
	0.92


* Mật độ: con/người/đêm

Mật độ đốt máu An.minimus trong nhà cao hơn ngoài nhà ở cả 3 vùng, đối với An.dirus thì ngược lại mật độ thu thập ở ngoài nhà cao hơn. Mật độ đốt máu cao nhất ở vùng cao su, thấp nhất ở vùng điều. 

3.1.4.3 Mật độ muỗi đốt máu theo giờ  trong nhà của An.minimus

Bảng 8: Mật độ muỗi đốt máu trong nhà theo giờ tại các vùng cây công nghiệp

	TT
	Vùng cây 
	18-19
	19-20
	20-21
	21-22
	22-23
	23-24
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6

	1
	Cao su
	0
	0
	0.5
	0.5
	1.5
	1
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	0

	2
	Cà phê
	0
	0
	0.5
	1
	2
	0.5
	0.5
	0
	0
	0
	0

	3
	Điều
	0
	0
	0.5
	1
	1.5
	0.5
	0.5
	0
	0
	0
	0


* Phương pháp mồi người trong nhà- điều tra tháng 9-10. *Mật độ: con/giờ/người

Phân tích muỗi đốt máu trong nhà theo giờ cho thấy muỗi An.minimus có mật độ đốt máu cao từ 20 giờ đến 1-2 giờ sáng, cao nhất là từ 22-23 giờ đêm (1,5-2 con/giờ/người). Riêng tại vùng cao su An.minimus vẫn tiếp tục đốt máu đến 4-5 giờ sáng với mật độ 0,5 con/giờ/người.

3.1.4.4. Mật độ muỗi đốt máu theo giờ trong nhà của An.dirus

Bảng 9: Mật độ muỗi đốt máu trong nhà theo giờ tại các vùng cây công nghiệp

	TT
	Vùng cây
	18-19
	19-20
	20-21
	21-22
	22-23
	23-24
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5
	5-6

	1
	Cao su
	0
	0
	0
	0.5
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	0
	0
	0

	2
	Cà phê
	0
	0
	0
	0.5
	0.5
	1
	0.5
	0
	0
	0
	0

	3
	Điều
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* Phương pháp mồi người trong nhà- điều tra tháng 9-10

Tại vùng cao su, An.dirus đốt máu từ 21-24 giờ đêm, kéo dài đến 2-3 giờ sáng, mật độ đốt máu cao nhất lúc 22-23 giờ đêm (1 con/giờ/người). Tương tự với vùng cao su, tại vùng cà phê An.dirus đốt máu từ  21-24 giờ đêm, kéo dài đến 1-2 giờ sáng.

3.1.5. Kết quả điều tra kiến thức, thái độ, hành vi về bệnh sốt rét (KAP)


Bảng 10: Kết quả điều tra kiến thức thái độ và hành vi của người dân

tại các vùng cây công nghiệp

	TT
	Kiến thức, thái độ và 

Thực hành người dân
	Cao su

 (n=154)
	Cà phê 

(n=167)
	Điều

(n=135)

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	1
	Muỗi là nguyên nhân lan truyền bệnh SR
	134
	87,01
	145
	86,83
	116
	85,93

	2
	Tác hại xấu của bệnh SR đối với sức khoẻ
	137
	88.96
	141
	84.43
	112
	82.96

	3
	Bệnh SR nguy hiểm
	141
	91,56
	148
	88,62
	120
	90,37

	4
	Ngủ màn phòng được bệnh sốt rét
	147
	95.45
	149
	89.22
	121
	89,63

	5
	Thường xuyên ngủ màn
	128
	83.12
	136
	81.44
	119
	88,15

	6
	Đến cơ sở y tế khi bị bệnh
	117
	75.97
	124
	74.25
	103
	76.30

	7
	Cán bộ y tế thăm dân
	102
	66,23
	102
	61.08
	87
	64.44

	8
	Bệnh SR có thể phòng chống được
	134
	87,01
	142
	85.03
	120
	88.89


Phần lớn người dân biết muỗi là nguyên nhân lan truyền bệnh sốt rét (85,89%-87,01); người dân tin tưởng ngủ màn phòng chống được bệnh sốt rét (>89%), bệnh sốt rét có thể phòng được (>85%). Tuy nhiên người dân cho rằng cán bộ y tế còn ít tiếp cận để chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng (chỉ 61,08%-66,23%)

3.1.6. Kết quả điều tra xã hội học :

Bảng11: Kết quả điều tra xã hội học ở các vùng cây công nghiệp

	TT
	Vùng cây
	Tỷ lệ mắc sốt rét của cộng đồng
	Tin tưởng màn tẩm hóa chất PCSR
	Đến  cơ sở y tế khi mắc bệnh
	Cán bộ y tế thăm dân tại cộng đồng
	Đề nghị phát triển cán bộ y tế
	Cung cấp màn

	1
	Cao su
	Giảm
	Tin tưởng
	Phần lớn
	Chưa thường xuyên
	Đào tạo y tế thôn bản
	Bán trợ giá

	2
	Cà phê
	Giảm
	Tin tưởng
	Phần lớn
	Chưa thường xuyên
	Đào tạo  y tế thôn bản
	Cấp màn miễn phí

	3
	Điều
	Giảm
	Tin tưởng
	Phần lớn
	Chưa thường xuyên
	Đào tạo  y tế thôn bản
	Cấp màn miễn phí


3.2. Kết quả phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến mắc sốt rét

3.2.1. Một số yếu tố ảnh hưởng nhiễm bệnh  ở  vùng cao su

Bảng 12: Yếu tố ảnh hưởng đến mắc sốt rét tại vùng cao su

	TT
	Yếu tố
	OR
	CI 95%
	p

	1
	Tính chất công việc
	Công nhân cạo mủ
	8,54
	4,71-15,60
	<0,001

	
	
	Công nhân khác
	
	
	

	2
	Vị trí nhà
	Sát rừng cao su
	2,84
	1,66-4,87
	<0,001

	
	
	Xa rừng cao su
	
	
	

	3
	Ngủ màn
	Không thường xuyên
	1,98
	1,17-3,36
	<0,01

	
	
	Thường xuyên
	
	
	


Tại vùng cây cao su, công nhân cạo mủ, những người sống gần rừng cao su và không ngủ màn có tỷ lệ mắc sốt rét cao hơn những đối tượng khác.

3.2.2 .Một số yếu tố ảnh hưởng nhiễm bệnh  ở  vùng cà phê

Bảng 13: Yếu tố ảnh hưởng đến mắc sốt rét tại vùng cà phê

	TT
	Yếu tố
	OR
	CI 95%
	p

	1
	Vị trí nhà
	Giữa vườn cà phê
	6,74
	3,47
	<0,001

	
	
	Ngoài vườn cà phê
	
	
	

	
	
	Nhà gần suối
	2,22
	1,20-4,13
	<0,01

	
	
	Nhà xa suối
	
	
	

	2
	Ngủ màn
	Không thường xuyên
	2,02
	1,11-3,68
	<0,05

	
	
	Thường xuyên
	
	
	


Tại vùng cây cà phê,  những người số giữa vườn cà phê, gần suối và không ngủ màn có tỷ lệ mắc sốt rét cao hơn những đối tượng khác.

3.2.3. Một số yếu tố ảnh hưởng nhiễm bệnh  ở  vùng điều

Bảng 14: Yếu tố ảnh hưởng đến mắc sốt rét tại vùng cà phê

	TT
	Yếu tố
	OR
	CI 95%
	p

	1
	Vị trí nhà
	Giữa vườn điều
	2,45
	1,30-4,65
	<0,01

	
	
	Ngoài vườn điều
	
	
	

	
	
	Nhà gần suối
	2,41
	1,28-4,54
	<0,01

	
	
	Nhà xa suối
	
	
	

	2
	Ngủ màn
	Không thường xuyên
	2,52
	1,34-4,76
	<0,001

	
	
	Thường xuyên
	
	
	


Tại vùng cây điều,  những người số giữa vườn cà phê, gần suối và không ngủ màn có tỷ lệ mắc sốt rét cao hơn những đối tượng khác.

5. kết luận

5.1. Đặc điểm dịch tễ sốt rét tại các vùng cây công nghiệp

5.1.1. Tỷ lệ nhiễm KSTSR:

Tỷ lệ nhiễm KSTSR đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1 cả 3 các vùng. Tỷ lệ nhiễm ở đỉnh 2 cao ở  vùng cao su (8,59%),  vùng cà phê (7,50%), thấp hơn ở  vùng điều (5,99%). 

P.falciparum chiếm chủ yếu trong cơ cấu KSTSR, vùng cao su (82,05%)  vùng cà phê (72,72%) và vùng điều (74,00%).

5.1.2. Đỉnh bệnh sốt rét:

Nhiễm KSTSR và bệnh sốt rét xuất hiện quanh năm nhưng phát triển mạnh tại 2 đỉnh: đỉnh thứ 1 vào tháng 4- 5 và đỉnh thứ 2 cao hơn vào tháng 9-11 tại cả 3 vùng cây công nghiệp. 

5.1.3. Thành phần và mật độ Anopheles:

Tại vùng cao su có 17 loài (có An.minimus và An.dirus); tại vùng cà phê có 14 loài, (có An.minimus và An.dirus); tại vùng điều có 16 loài (chỉ thu thập được 1 loài chính An.minimus)

Mật độ đốt máu An.minimus trong nhà cao hơn ngoài nhà ở cả 3 vùng, đối với An.dirus thì ngược lại. Mật độ đốt máu cao nhất ở vùng cao su, thấp nhất ở vùng điều.  

An.minimus có mật độ đốt máu từ  20 giờ đến 1-2 giờ sáng, cao nhất là từ 22-23 giờ đêm. Riêng tại vùng cao su An.minimus vẫn tiếp tục đốt máu đến 4-5 giờ sáng với mật độ 0,5 con/giờ/người. An.dirus đốt máu từ 21-24 giờ đêm, kéo dài đến 2-3 giờ sáng, mật độ đốt máu cao nhất lúc 22-23 giờ đêm. 

5.2. Kiến thức thái độ và thực hành của người dân

Tỷ lệ người dân biết muỗi là nguyên nhân lan truyền bệnh sốt rét (85,89%-87,01); người dân tin tưởng ngủ màn phòng chống được bệnh sốt rét (>89%), bệnh sốt rét có thể phòng được (>85%). Cán bộ y tế còn ít tiếp cận để chăm sóc sức khoẻ người dân tại cộng đồng (chỉ 61,08%-66,23%)

· Người dân tin tưởng ngủ màn phòng chống được bệnh sốt rét.

· Cán bộ y tế chưa chủ động tiếp cận cộng đồng để chăm sóc sức khoẻ.

5.3. Một số yếu tố ảnh hưởng

· Tại vùng cao su: công nhân cạo mũ cao su có nguy cơ mắc sốt rét gấp 8,54 lần so với công nhân chăm sóc cây (p<0,001).

· Cộng đồng sống gần suối, sát rừng cao su, giữa các vườn cây tỷ lệ nhiễm cao hơn vị trí khác.

· Ngủ màn thường xuyên có vai trò phòng chống nhiễm bệnh sốt rét.

6. đề nghị

6.1. Tập trung  phòng chống sốt rét vào 2 đỉnh cao của bệnh. 

6.2. Phát triển hệ thống y tế thôn bản hoặc đội sản xuất có khả năng tiếp cận cộng đồng dễ dàng hơn.

6.3. Tăng cường truyền thông giáo dục sức khoẻ, tập trung vào truyền thông trực tiếp.

6.4. Tại vùng cao su:  Có kế hoạch lao động hợp lý (tránh giờ sáng sớm) và phòng chống tích cực cho công nhân cạo mũ. Quy hoạch nhà ở xa rừng cao su.  Có thể bán màn cho công nhân.

6.5. Tại vùng cà phê và điều: Quy hoạch nhà người dân, chính quyền có kế hoạch giúp đỡ kinh tế cho người dân, cấp màn và tẩm hóa chất.
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